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Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát 

triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS 
Kinh tế: 60.31.01 / Trần Thị Minh Châu ; Nghd. : TS. 

Nguyễn Trần Quế 
 
1. Sự cần thiết của đề tài 
Trong những năm vừa qua, Việt Nam ®� đạt được những bước tiến vượt bậc trong 

tăng trưởng và phát triển kinh tế. Để có những thành công đó, một phần rất quan trọng 
nhờ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu ngành kinh tế nói riêng.  

Tuy nhiên, hiện nay với xu thế toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức phát triển như vũ 
b�o trên quy mô toàn cầu. Nền kinh tế tri thức ®� ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực trong 
đời sống kinh tế - chính trị - x� hội. Không có một quốc gia nào muốn vươn lên mà nằm 
ngoài xu thế đó, ngay cả đối với những nước đang phát triển như Việt Nam. Nền kinh tế 
tri thức dần xuất hiện và có những ảnh hưởng tới mọi mặt trong mọi hoạt động kinh tế. 
Chính vì vậy, nghiên cứu về quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện 
phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trở thành một vấn đề hết sức cấp thiết. Vì nếu 
chúng ta có một cơ cấu ngành kinh tế hợp lý, phát triển huy được những lợi thế, tiềm 
năng của đất nước, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế tri thức thì chúng ta sẽ tạo 
ra được những bước phát triển nhảy vọt, góp phần nhanh chóng đưa đất nước thoát khỏi 
tình trạng tụt hậu, đuổi kịp các nước phát triển trên thế giới. 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, em ®� chọn đề tài: “Chuyển dịch cơ cấu ngành 
kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài 
nghiên cứu của mình để làm rõ hơn quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong 
điều kiện mới - sự phát triển của nền kinh tế tri thức. 

2. Tình hình nghiên cứu 
Hiện nay, có một số công trình nghiên cứu về kinh tế tri thức cũng như quá trình 

chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam. Tuy nhiên những nghiên cứu về chuyển 
dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức và các khía cạnh của 
nó chưa được nghiên cứu nhiều. 

Có một số tác phẩm như: “Kinh tế tri thức - xu thế mới của x� hội thế kỷ XXI” của 
GS. TS. Ngô Quý Tùng, “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và phát triển các trọng 

điểm, mũi nhọn ở Việt Nam” của Đỗ Hoài Nam, “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong điều 

kiện hội nhập với khu vực và thê giới” của Lê Duy Phong và Nguyễn Thành Độ ..v..v.. 
Tuy ®� có một số công trình nghiên cứu có liên quan nhưng quá trình chuyển dịch cơ 

cấu ngành kinh tế ở nước ta trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức vẫn là một vấn đề 
mới, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu thêm. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
- Hệ thống hóa một số vấn đề chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, kinh tế tri 

thức, tác động của kinh tế tri thức với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và khái quát một số 
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kinh nghiệm của vài nước láng giềng về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện 
phát triển kinh tế tri thức. 

- Phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển 
kinh tế tri thức ở nước ta và các phương hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh hơn quá 
trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Với mục đích nghiên cứu như trên, đối tượng nghiên cứu của luận văn là vấn đề 

chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam 
hiện nay trên cơ sở phân tích một vấn đề chung và kinh nghiệm quốc tế về chuyển dịch 
cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức. 

5. Phương pháp nghiên cứu 
Trong quá trình nghiên cứu, tác giả luận văn sử dụng các phương pháp duy vật biện 

chứng và duy vật lịch sử, phân tích, diễn giải, suy luận và tổng hợp để làm rõ hơn quá 
trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức ở nước 
ta hiện nay và đề xuất các phương hướng, giải pháp để thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình 
chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 

6. Dự kiến đóng góp mới của luận văn 
(i) Hệ thống hóa lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tác động của kinh tế 

tri thức đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 
(ii) Đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và đề xuất phương hướng, 

giải pháp nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển 
kinh tế tri thức ở nước ta. 

7. Bố cục luận văn 
Với lý do lựa chọn và mục đích nghiên cứu như trên, luận văn này có bố cục gồm 

phần mở đầu, kết luận và 3 chương: 
- Chương 1: Những vấn đề chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều 

kiện phát triển kinh tế tri thức. 

- Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển 

kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay. 

- Chương 3: Những quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức ở Việt 

Nam.  
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Ch-¬ng 1 
Những vấn đề chung của chuyển dịch cơ cấu ngành 
kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức 

1.1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 
1.1.1. Khái niệm cơ cấu kinh tế 
“Cơ cấu kinh tế là một tổng thể hệ thống kinh tế bao gồm nhiều yếu tố có quan hệ 

chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với nhau trong một không gian và thời gian nhất 
định, trong những điều kiện x� hội cụ thể, hướng vào thực hiện các mục tiêu nhất định.” 
[12, tr.11]. 

Hệ thống kinh tế hợp thành cơ cấu kinh tế, thường được nghiên cứu theo ba phương 
diện, tạo thành ba loại hình cơ cấu khác nhau: 

- Cơ cấu ngành kinh tế. 
- Cơ cấu thành phần kinh tế. 
- Cơ cấu vùng l�nh thổ. 

Trong đó, cơ cấu ngành kinh tế giữ vai trò quan trọng hơn cả, nó được hình thành 
trên cơ sở phân công lao động x� hội và chuyên môn hóa sản xuất. Trong cơ cấu ngành 
kinh tế có ba ngành hay còn gọi là ba khu vực chính. Đó là: khu vực nông nghiệp, khu 
vực công nghiệp và khu vực dịch vụ. 

1.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
Cơ cấu kinh tế không bao giờ cố định, bất biến mà liên tục thay đổi để phù hợp với 

điều kiện kinh tế, chính trị, x� hội của từng quốc gia, ở mỗi một giai đoạn nhất định. Sự 
thay đổi đó còn gọi là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nền kinh tế muốn phát triển thì 
phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp. Sự chuyển dịch đó diễn ra nhanh hay 
chậm và theo chiều hướng nào tùy thuộc vào các nhân tố chủ yếu là: Quy mô của nền 
kinh tế, mức độ mở cửa để hội nhập của nền kinh tế với bên ngoài, lượng dân số, tài 
nguyên thiên nhiên, nguồn vốn nhân lực, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa … của 
từng nước. 

Ngày nay, với sự bùng nổ của cách mạng khoa học kỹ thuật và xu hướng toàn cầu 
hóa, thế giới bước sang kỷ nguyên của kinh tế tri thức. Khoa học kỹ thuật phát triển 
mạnh mẽ ®� làm cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi theo xu hướng tỷ trọng các 
ngành công nghệ kỹ thuật mới tăng lên nhanh chóng và dần chiếm ưu thế, tỷ trọng các 
ngành truyền thống giảm dần.  

1.1.3. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 
Cơ cấu ngành kinh tế luôn phải chuyển dịch để phù hợp với sự biến đổi của môi 

trường khoa học kỹ thuật bên ngoài. Một số ngành cũ mất đi, một số ngành mới ra đời 
nhằm đáp ứng các nhu cầu về vật chất và tinh thần trong thời đại mới. Không bao giờ có 
cùng tốc độ tăng trưởng, phát triển cho tất cả các ngành. Ngành nào thực sự cần thiết 
cho quốc tế dân sinh thì sẽ phát triển ngày càng nhanh, và ngược lại có những ngành quy 
mô và tốc độ phát triển ngày càng thu hẹp lại. Sự phát triển không đồng đều dẫn đến sự 
thay đổi cơ cấu ngành kinh tế quốc dân. 
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Như vậy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là sự vận động, phát triển của các ngành 
làm thay đổi vị trí, tương quan tỷ lệ và mối quan hệ tương tác giữa chúng theo thời gian, 
dưới tác động của những yếu tố kinh tế, x� hội nhất định của đất nước và quốc tế.  

1.1.4. Tầm quan trọng của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế luôn là một trong nhưng quốc sách hàng đầu đối 

với mọi quốc gia trên thế giới. Việc xây dựng một chiến lược chuyển dịch cơ cấu ngành 
kinh tế phù hợp với điều kiện riêng của từng nước là rất cần thiết. Có một chiến lược 
chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế phù hợp thì nền kinh tế mới có điều kiện phát triển 
nhanh và bền vững.  

Việt Nam ®� đạt được nhiều thành công vì có sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 
đúng hướng. Đảng và Nhà nước ta chủ trương giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ 
trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. Nông, lâm, ngư nghiệp giảm từ 24,3% năm 2000 
xuống còn 20,9% năm 2005. Công nghiệp và xây dựng tăng từ 36,6% năm 2000 lên 
41% năm 2005. Thương mại và dịch vụ giảm nhẹ từ 39,1% năm 2000 xuống còn 38,1% 
năm 2005. 

 Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ®� cải thiện đáng kể cuộc sống của người dân. 
Việt Nam từ một nước thiếu ăn, thường xuyên phải nhập khẩu lương thực, ®� trở thành 
nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới. 

Nhưng bên cạnh những thành công thì quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt 
Nam vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức. 

1.2. Kinh tế tri thức 
1.2.1. Khái niệm về nền kinh tế tri thức 
Kinh tế tri thức trong những năm gần đây được nói đến rất nhiều, như một biểu trưng 

xu thế phát triển tất yếu của nền kinh tế hiện tại và tương lai. Thuật ngữ kinh tế tri thức 
không còn dừng lại trên sách vở, tài liệu tham khảo dưới dạng học thuật mà tất cả các 
quốc gia kể cả quốc gia đang phát triển cũng ®�, đang hoạch định các chiến lược, mục 
tiêu cụ thể để đi đến nền kinh tế tri thức. 

Vậy nền kinh tế tri thức là gì? Chưa có một định nghĩa chính xác được chấp nhận 
chung về nền kinh tế tri thức nhưng có thể nói rằng đặc trưng nổi bật nhất của nền kinh 
tế tri thức là tri thức ®� vượt qua những nhân tố sản xuất truyền thống là vốn và sức lao 
động để trở thành nhân tố quan trọng nhất đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và phát 
triển x� hội của quốc gia. Nói cách khác đang có sự chuyển biến toàn cầu từ các nền 
kinh tế dựa trên bắp thịt và tiền vốn chuyển sang nền kinh tế dựa trên trí n�o. 

1.2.2. Những đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế tri thức 
Thứ nhất, sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tri thức hóa. 
Thứ hai, công nghệ sản xuất luôn đổi mới, mang tính sáng tạo cao. 
Thứ ba, ứng dụng công nghệ thông tin rộng r�i. 
Thư tư, các doanh nghiệp vừa hợp tác, vừa cạnh tranh để phát triển. 
Thứ năm, kinh tế tri thức thúc đẩy hình thành một x� hội học tập. 
Thứ sáu, vốn quý nhất trong nền kinh tế tri thức là tri thức. 
Thứ bảy, sự đổi mới thường xuyên là động lực chủ yếu nhất thúc đẩy sự phát triển. 
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1.2.3. Sự tác động của phát triển kinh tế tri thức đến chuyển dịch cơ cấu ngành 
kinh tế  

Về cơ cấu kinh tế, trong kinh tế tri thức, nông nghiệp và công nghiệp vẫn tồn tại và 
phát triển nhưng chiếm tỷ lệ ngày càng nhỏ, các ngành kinh tế dựa vào tri thức và những 
thành tựu mới nhất của khoa học và công nghệ phát triển mạnh và chiếm tỷ trọng lớn 
trong cơ cấu kinh tế. Sự phát triển khoa học và công nghệ trong kinh tế tri thức tác động 
đến biến đổi các bộ phận truyền thống trong cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia theo các 
hướng sau: 

 - Hiện đại hóa các ngành truyền thống: Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. 

- Hình thành những ngành mới, những ngành đại diện cho nền kinh tế tri thức. 

1.3. Kinh nghiệm quốc tế về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát 
triển kinh tế tri thức và bài học rút ra cho Việt Nam 

1.3.1. Trung Quốc 
Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức 

của Trung Quốc còn nhiều khó khăn, vì cơ sở hạ tầng và kỹ thuật then chốt của Trung 
Quốc còn kém xa các nước phát triển và hầu hết các nước trong khu vực. 

Để đặt nền móng cho kinh tế tri thức, Trung Quốc phấn đấu hai mục tiêu vừa nâng 
cao trình độ phát triển công nghiệp, vừa quan tâm xây dựng và hoàn thiện nền móng 
thực thi kinh tế tri thức, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, 
truyền thông thông tin và giáo dục đào tạo. 

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức ở Trung 
Quốc cụ thể bằng triển khai áp dụng công nghệ cao trong mười ngành công nghiệp chủ 
chốt. Đây chính là những ngành hạt nhân, mũi nhọn để phát triển công nghệ cao và kỹ 
thuật tiên tiến. 

1.3.2. Xinhgapo 
Mặc dù là một quốc đảo nhỏ bé xong Xinhgapo ®� đạt được những thành tựu vững 

chắc trong quá trình công nghiệp hóa đất nước và quá trình tiến tới một nền kinh tế dựa 
trên tri thức.  

Ngay từ những năm đầu thập niên 1980, Xinhgapo ®� có sự chuyển dịch cơ cấu 
ngành kinh tế nhằm hướng tới phát triển nền kinh tế dựa vào tri thức và nhấn mạnh vào 
việc sản xuất các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao. Xinhgapo bắt đầu thực hiện từng 
bước chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng nhấn mạnh đến những ngành có giá 
trị gia tăng cao, đặc biệt là các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao. Xinhgapo 
xác định các trụ cột của nền kinh tế là: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công 
nghệ vật liệu mới, công nghệ kỹ thuật cao có lợi cho môi trường.… 

Ngay từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20, Chính phủ Xinhgapo ®� bắt đầu khuyến 
khích áp dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế 

Bên cạnh đó, Chính phủ Xinhgapo ®� đầu tư hàng tỷ USD vào việc nghiên cứu, thử 
nghiệm và thu hút các công ty xuyên quốc gia hàng đầu thế giới giúp xây dựng ngành 
công nghệ sinh học để phấn đấu tới năm 2010 Xinhgapo sẽ trở thành các trung tâm phát 
triển các liệu pháp y tế và dược ở khu vực. 
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1.3.3. Malaixia 
Từ năm 1996, Malaixia ®� bắt đầu xây dựng các kế hoạch nhằm nhanh chóng 

chuyển đổi từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. 
- Thứ nhất, tăng cường phát triển công nghệ tin học, xây dựng cơ sở hạ tầng cho nền 

kinh tế. 
- Thứ hai, từng bước tin học hoá, mạng hóa và mô hình hóa ngành dịch vụ. 
- Thứ ba, phát triển siêu hành lang truyền thông đa phương tiện, quy hoạch các khu 

công viên kỹ thuật cao. 
- Thứ tư, là chú trọng phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và bồi dưỡng nhân 

tài. 
1.3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam  
- Cốt lõi để chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri 

thức chính là phải hình thành vốn nhân lực, khuyến khích và bồi dưỡng nhân tài, lấy con 
người làm trung tâm của sự phát triển. 

- Tiến hành cải tổ và cải cách kinh tế x� hội theo hướng tự do hóa hơn và cởi mở hơn. 
- Lấy doanh nghiệp làm chủ thể của các chương trình đầu tư nghiên cứu và triển 

khai. 
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Ch-¬ng 2 
Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 

 trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức 
 ở Việt Nam hiện nay 

2.1. Những thành tựu của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát 
triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay 

2.1.1. Ngành công nghệ thông tin và viễn thông 
Với ngành công nghệ thông tin, do sớm tiên đoán được vai trò của ngành này, Đảng 

và Nhà nước ®� đề ra những chiến lược đồng bộ nhằm phát triển ngành công nghiệp này 
và coi đó là một lĩnh vực ưu tiên đầu tư phát triển. 

Năm 1993, Chính phủ ®� ban hành Nghị quyết 49/CP và Kế hoạch tổng thể về phát 
triển công nghệ thông tin của nước ta đến năm 2000.  

Việc thực hiện Chương trình Quốc gia về công nghệ thông tin trong những năm qua 
®� đem lại bộ mặt mới cho công nghệ thông tin Việt Nam. 

Công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam phát triển với tốc độ trung bình 25% 
năm và tổng giá trị công nghiệp công nghệ thông tin năm 2003 vào khoảng 1,65 tỷ USD.  

- Viễn thông 
Cùng với Công nghệ thông tin, Viễn thông Việt Nam trong những năm qua ®� có 

những bước tiến ngoạn mục, đặt cơ sở cho nền kinh tế tri thức, góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, tăng cường thương mại quốc tế và cải thiện đời sống x� hội, phúc lợi của 
nhân dân. 

- Phát triển Internet. 
- Phát triển dịch vụ thông tin di động 
- Phát triển thương mại điện tử 
2.1.2. Ngành công nghệ sinh học 
Nghị quyết 18/CP (1994) của Chính phủ khẳng định: Cùng với các ngành công nghệ 

mũi nhọn khác (công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới..), 
công nghệ sinh học sẽ góp phần khai thác tối ưu các nguồn lực của đất nước phục vụ 
phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và chuẩn bị những tiên 
đề cần thiết về mặt công nghệ cho đất nước tiến vào thế kỷ 21. 

- Về năng lực nghiên cứu triển khai công nghệ sinh học. Trong vài thập kỷ qua, Việt 
Nam ®� triển khai và thu được nhiều kết quả tốt trong việc tăng cường tiềm lực công nghệ 
sinh học, nhằm phục vụ phát triển nền kinh tế quốc dân. 

- Về công nghệ vi sinh. 
- Về công nghệ tế bào thực vật.  
- Về công nghệ tế bào động vật. 
- Công nghệ enzym. 
- Công nghệ gen. 
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2.1.3. Ngành công nghệ vật liệu mới 
Mục đích của công nghệ vật liệu mới là chế tạo những vật liệu có những tính năng 

đặc biệt như: Chịu được nhiệt độ siêu cao, chịu được áp lực siêu cao, chịu cường độ siêu 
cao, chuyển tải thông tin tốc độ siêu cao và siêu dẫn dưới nhiệt độ thường. 

Việt Nam ®� có những thành công bước đầu trong ngành công nghệ mới này.  
Một phân ngành nữa của công nghệ vật liệu mới là công nghệ nanô cũng có những 

kết quả bước đầu. Công nghệ nanô ®� trở thành một hướng nghiên cứu ưu tiên trong 
chương trình nghiên cứu khoa học cơ bản của Việt Nam từ năm 2004. 

2.1.4. Ngành công nghệ năng lượng mới 
- Về năng lượng nguyên tử: 
Năm 1976, Thủ tướng Chính phủ ®� thành lập Viện nguyên tử Việt Nam nhằm 

nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân vào các lĩnh vực y học, xây dựng, giao thông, 
công nghiệp, nông nghiệp, môi trường …cũng như trong phát triển ngành năng lượng 
nguyên tử của đất nước. 

Viện đang nghiên cứu đưa điện hạt nhân vào Việt Nam ®� được triển khai có hệ 
thống, bao gồm một loạt vấn đề về công nghệ, an toàn, kinh tế, địa điểm, nhân lực, môi 
trường… làm cơ sở để Chính phủ có những quyết định chỉ đạo phát triển điện hạt nhân ở 
Việt Nam.  

- Năng lượng mặt trời 
2.1.5. Ngành công nghệ tự động hóa 
ở Việt Nam, công nghệ tự động hóa ®� có những thành tựu đáng kể. Từ chỗ trước 

đây chúng ta chỉ nghiên cứu, sửa chữa hệ thống tự động hóa các dây chuyền công nghệ 
nhập ngoại đến nay, đội ngũ khoa học ®� nắm vững và làm chủ nhiều công nghệ tự động 
hóa hiện đại. Nhiều hệ thống điều khiển hiện đại ®� được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 
tại Việt Nam, thay thế cho hàng nhập ngoại. Rất nhiều sản phẩm Việt Nam chế tạo đạt 
được tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với các sản phẩm của các nước tiên tiến, với giá 
thành thấp hơn nhiều lần so nhập ngoại. Có những sản phẩm ®� giành được tín nhiệm 
của thị trường, được áp dụng rộng r�i, ®� tiết kiệm rất nhiều ngoại tệ cho nhà nước và 
các cơ sở sản xuất. 

2.2. Những hạn chế, bất cập của chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong điều kiện phát triển 
kinh tế tri thức 

2.2.1. Hạn chế về mặt bằng công nghệ quốc gia 
Hiện nay, Việt Nam vẫn phổ biến những công nghệ mang tính truyền thống, lạc hậu. 

Các công nghệ mới, công nghệ cao được ứng dụng trong sản xuất còn rất hạn chế, nhất 
là trong những lĩnh vực ưu tiên nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển 
kinh tế tri thức.  

Ngoài ra, cơ cấu công nghệ chưa gắn kết, chưa trở thành cơ sở cho sự chuyển dịch cơ 
cấu ngành kinh tế.  

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chủ trương ®� có của Nhà nước về phát triển các 
ngành công nghệ cao diễn ra rất chậm chạp.  
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Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ nói chung, về công nghệ cao nói riêng 
chưa thoát khỏi cơ chế bao cấp để thích ứng với cơ chế thị trường định hướng x� hội chủ 
nghĩa.  

Và cuối cùng, nguồn lực cho sự phát triển công nghệ cao còn quá hạn hẹp, chúng ta còn 
thiếu nhiều cán bộ có trình độ công nghệ cao. 

2.2.2. Hạn chế của thể chế kinh tế thị trường 
- Thị trường quốc gia thống nhất đang trong quá trình hình thành nhưng chưa đồng 

bộ. Một phần do giao thông vận tải kém phát triển nên chưa lôi cuốn được tất cả các 
vùng trong nước và một mạng lưới lưu thông hàng hóa thống nhất. 

- Thị trường hàng hóa - dịch vụ ®� hình thành nhưng còn hạn hẹp và nhiều hiện 
tượng tiêu cực (hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng nhái nh�n hiệu…). 

- Thị trường lao động - thị trường công nghệ mới manh nha. 
- Thị trường tiền tệ, thị trường vốn ®� có nhiều tiến bộ, xong vẫn còn trắc trở và chưa 

thực sự đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh. 
- Thị trường chứng khoán qua hơn sáu năm hoạt động với hiệu quả nghèo nàn, có lẽ 

còn lâu mới có thể trở thành phong vũ biểu cho nền kinh tế như các nước phát triển. 
2.2.3. Hạn chế về nguồn nhân lực 
Hầu hết lực lượng lao động của nước ta không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, 

chiếm đến 78,77%, số lao động có tay nghề chỉ là 21,23%. Trong đó trình độ cao đẳng, 
đại học trở lên chiếm 4,47%. Con số đó quả là quá khiêm tốn, minh chứng hiển nhiên về 
sự thiếu hụt lao động có trình độ cao ở nước ta.  

Nguồn nhân lực có chất lượng rất ít ỏi và phân bố không đều trên cả nước mà tập 
trung chủ yếu ở các thành phố lớn. Đặc biệt là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 
chiếm đến 34% lực lượng lao động có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học. 

Bên cạnh đó, khả năng phát huy tác dụng của cán bộ khoa học - công nghệ còn yếu. 

2.3. Nguyên nhân của những thành tựu và yếu kém  
2.3.1. Nguyên nhân của những thành tựu 
2.3.1.1 Đường lối đổi mới của Đảng 
Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu Đảng toàn 

quốc lần thứ 6 đề ra vào tháng 12 - 1986 với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xuất phát từ 
thực tiễn, tôn trọng và hoạt động theo quy luật khách quan. 

- Đổi mới trên mọi phương diện. Đổi mới tư duy lý luận, trước hết là đổi mới kinh tế. 
Đảng xác định đổi mới tư duy kinh tế là yêu cầu cấp thiết nhất. 

- Đổi mới cơ cấu kinh tế. 
- Đổi mới cơ chế quản lý trên cơ sở xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, hành 

chính, bao cấp. 
- Đổi mới vai trò quản lý điều hành của Nhà nước. 
- Đổi mới nội dung, phương thức l�nh đạo của Đảng.  
- Đổi mới quan hệ đối ngoại. 
2.3.1.2. Phát huy thành công khối sức mạnh đại đoàn kết dân tộc 
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Những thành tựu chúng ta đạt được có nguồn gốc sâu xa nhờ vào sức mạnh của nhân 
dân Việt Nam. Có sự đoàn kết của dân là có tất cả. Sự đoàn kết đó càng rộng, càng vững 
chắc thì thắng lợi càng lớn. 

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quán triệt chủ trương “lấy dân làm gốc” và xác định 
“sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Mọi hành động 
đều để phục vụ nhân dân, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, x� hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Những người l�nh đạo thực sự là người đày tớ của nhân dân. 

2.3.1.3. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra một cơ hội thuận lợi cho những nước đi sau 

có những bước phát triển “nhảy vọt”, “rút ngắn” trong nền kinh tế không cần đi theo 
những bước tuần tự như các nước phát triển trước đây. 

Việt Nam ®� trải qua 20 năm thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa. Với những tiềm 
năng và nguồn lực phong phú của mình, việc hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra rất nhiều 
thuận lợi cho Việt Nam.  

2.3.2. Nguyên nhân của những yếu kém  
2.3.2.1.Nguyên nhân khách quan 
Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức 

của nước ta có rất nhiều khó khăn, có một nguyên nhân rất quan trọng do Việt Nam ®� 
phải trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh lâu dài, ác liệt và tàn dư của cơ chế quản lý kinh 
tế kế hoạch hóa tập trung hành chính bao cấp.  

2.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan 
Hạn chế của hệ thống giáo dục và đào tạo, môi trường x� hội chưa tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình chuyền dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triền kinh 
tế tri thức. 
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Ch-¬ng 3 
Những quan điểm cơ bản và giải pháp 

 chủ yếu nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ 
cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế 

tri thức ở Việt Nam hiện nay 

3.1. Những quan điểm cơ bản nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu 
ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức ở Việt nam hiện nay 

3.1.1. Phát triển nhanh và bền vững 
Tháng 12 năm 1990, Chính phủ Việt Nam và Chương trình phát triển của Liên Hợp 

Quốc (UNDP) ®� tổ chức Hội thảo quốc tế về môi trường và phát triển ở Việt Nam. 
Theo đó, một Kế hoạch hành động quốc gia (NAP) ®� được đề xuất nhằm ứng phó với 
những thách thức về môi trường ở Việt Nam. Phát triển bền vững là phương hướng cơ 
bản mà chiến lược và kế hoạch hành động ®� kiến nghị. 

Theo chiến lược và kế hoạch hành động thì phát triển bền vững ở Việt Nam có những 
mục đích sau: 

- Thỏa m�n nhu cầu về đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa của toàn thể nhân dân 
Việt Nam thuộc thế hệ hôm nay và những thế hệ mai sau bằng việc quản lý hợp lý tài 
nguyên thiên nhiên và tài nguyên con người của đất nước. 

- Xác định, hình thành các chính sách, kế hoạch hành động, cấu trúc các thể chế nhằm 
đảm bảo việc duy trì tính bền lâu của tài nguyên thiên nhiên sẽ được gắn bó với mọi mặt 
của quá trình phát triển kinh tế - x� hội của đất nước. 

Vấn đề cần đặt ra là tính khả thi và hiện thực của phát triển bền vững trên toàn thế 
giới và Việt Nam. 

3.1.2. Kết hợp truyền thống với hiện đại, tạo đột phá ở những ngành trọng điểm 
có sức lan tỏa thực sự 

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri 
thức, sự kết hợp tri thức truyền thống của các ngành, các làng nghề, các công nghệ truyền 
thống cùng với tri thức hiện đại, cách quản lý mới, một tư duy mới nhằm nâng yếu tố 
truyền thống lên một tầm cao mới, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Điều đó 
sẽ giải quyết cả vấn đề việc làm.  

Đầu tư thích đáng phát triển những ngành công nghệ cao, đặc biệt là ngành công 
nghệ thông tin, đưa nhanh công nghệ thông tin và các công nghệ cao khác phù hợp vào 
các cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp để tạo động lực lan tỏa. 

3.1.3. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế gắn với hội nhập kinh tế quốc tế để 
tranh thủ cơ hội về vốn, công nghệ và thị trường thế giới, đi nhanh vào kinh tế tri 
thức 

Việt Nam từ lâu cũng ®� xác định tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh 
tế quốc tế là một hiện thực khách quan, không thể bỏ qua. Việt Nam chủ động hội nhập 
quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo vệ lợi ích dân tộc, bản sắc văn hóa và 
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định hướng x� hội chủ nghĩa, không bỏ lỡ thời cơ song phải chủ động về lộ trình, khắc 
phục, hạn chế các mặt bất lợi. 

3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu 
ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay 

3.2.1. Tập trung các điều kiện để phát triền nhanh có chọn lọc các ngành kinh 
tế dựa vào tri thức và công nghệ cao 

Vấn đề lựa chọn các ngành cần tập trung phát triển luôn là vấn đề được đặt ra trong 
nghiên cứu cơ cấu ngành kinh tế. Các ngành kinh tế dựa vào tri thức và công nghệ cao 
có thể kể đến một số ngành như: Công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh 
học, công nghệ vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ tự động hóa….Việt Nam cũng 
®� xác định bốn ngành công nghệ mũi nhọn kể trên. 

 Việc tập trung các điều kiện để phát triển nhanh các ngành kinh tế dựa vào tri 
thức và công nghệ mới nhất sẽ tạo ra những bước nhảy vọt cho nền kinh tế. 

3.2.2. Khai thông các kênh huy động nguồn lực cho phát triển và chuyển dịch 
cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức 

Các nguồn lực hiện có của nền kinh tế Việt Nam. 
- Về nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
- Về vốn và công nghệ. 
- Về nguồn tài nguyên con người có thể coi loại lợi thế nổi bật của Việt Nam so với 

các yếu tố nguồn lực khác như tài nguyên thiên nhiên, vốn, công nghệ. 
Như vậy trong từng điều kiện cụ thể, chúng ta quyết định cần ưu tiên phát huy cho 

nguồn lực nào để góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát 
triển kinh tế tri thức.  

3.2.3. Đầu tư phát triển mạnh nguồn nhân lực 
Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức 

muốn thành công thì một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là con người, con 
người có tri thức, có tư duy mới và khả năng sáng tạo cao.  

Để giáo dục thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, Nhà nước phải có những chính 
sách trọng dụng, thu hút nhân tài.  

Bên cạnh đó, cần phải tiến hành song song việc nâng cao trình độ học vấn của nhân 
dân, phải tiến hành ngay một cuộc cách mạng toàn diện trong giáo dục, phát triển hệ 
thống học tập suốt đời và xây dựng x� hội học tập.  Thúc đẩy nhanh x� hội hóa giáo dục, 
đa dạng hóa các loại hình trường, lớp, đào tạo, khuyến khích nhân dân và các tổ chức cá 
nhân ở nước ngoài tham gia đầu tư, phát triển hệ thống giáo dục ở nước ta. 

3.2.4. Tăng cường năng lực khoa học, công nghệ quốc gia, phát triển mạnh thị 
trường công nghệ, thiết lập hệ thống đổi mới quốc gia hữu hiệu 

Nghị quyết Trung ương 2 (khóa 8) và Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa 9) chỉ 
rõ: “Một mặt, nhà nước tập trung sức chăm lo cho sự phát triển tiềm lực khoa học công 

nghệ, tăng cường đầu tư cho phát triển khoa học cư bản, xây dựng các trung tâm khoa 
học quốc gia vững mạnh làm điểm tựa cho phát triển công nghệ, đảm bảo luận cứ khoa 
học cho định hướng phát triển đất nước. Mặt khác, nhà nước có khung pháp lý minh 
bạch, tạo môi trường kinh doanh năng động, cạnh tranh lành mạnh, trên cơ sở đó phát 
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triển thị trường khoa học công nghệ, thúc đẩy sự ứng dụng khoa học và phát triển công 
nghệ, giải phóng mọi năng lực sáng tạo”. 

3.2.5. Phát triển và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội 

Để quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri 
thức diễn ra nhanh hơn, Nhà nước cần sớm ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm 
khuyến khích và bắt buộc tất cả các ngành, các lĩnh vực đời sống kinh tế x� hội đẩy 
mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Vì công nghệ thông tin chính là 
ngành then chốt tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển sâu rộng trên phạm vi toàn 
x� hội. 

Công nghệ thông tin có thể làm thay đổi hẳn tác phong làm việc, cách thức tổ chức 
quản lý, nếp sống, tư duy bằng các ứng dụng vô cùng thuận tiện của nó.  

Phát triển công nghệ thông tin về các vùng nông thôn, miên núi, hải đảo.  
Tăng cường hoạt động của Uỷ ban chỉ đạo Nhà nước về Công nghệ thông tin trên 

quy mô toàn quốc, có tác dụng huy động các nguồn lực để phát triển nhanh ngành công 
nghệ thông tin. 

3.2.6. Đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới cơ chế chính sách, tạo lập một khuôn 
khổ pháp lý mới 

Đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới về kinh tế. Hệ thống chính trị cần 
phải trong sạch, vững mạnh, đảm bảo là đầu tàu chỉ huy tất cả các hoạt động khác của 
đất nước, thúc đẩy sự vươn lên và lớn mạnh không ngừng của đất nước theo đúng 
nguyên tắc : “Đảng l�nh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. 

Thúc đẩy việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo việc 
thực thi tốt Luật sở hữu trí tuệ ®� được Quốc hội thông qua vào ngày 18-11-2005 và có 
hiệu lực thi hành vào ngày 01-07-2006, nhằm tạo ra hành lang pháp lý chống lại các 
hành động trộm cắp, in sao trái phép. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho người chủ sở hữu. 

3.2.7. Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
Quan điểm xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng x� hội chủ 

nghĩa được khẳng định kể từ Đại hội 6 của Đảng (1986), qua các kỳ Đại hội, đến Đại 
hội 9 của Đảng (năm 2001) ®� xác định một trong những mục tiêu của chiến lược phát 
triển kinh tế x� hội 10 năm 2001 - 2010 là: “Thể chế kinh tế thị trường được hình thành 
về cơ bản”. 

Việc nhanh chóng hình thành và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng x� 
hội chủ nghĩa giúp cho đất nước ta có đầy đủ khả năng giải phóng mạnh mẽ mọi lực 
lượng sản xuất, phát huy các khả năng sáng tạo, tạo điều kiện cho mọi người dân, mọi 
chủ thể phát huy hết khả năng của mình, đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển sản 
xuất và sự lớn mạnh của nền kinh tế Việt Nam, vững vàng hội nhập với nền kinh tế toàn 
cầu. 
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Kết luận 
 

Xu thế toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức ®� diễn ra trên toàn thế giới và đó là một 
xu thế không thể đảo ngược. Để nền kinh tế Việt Nam có những khởi sắc hơn nữa, hơn 
lúc nào hết chúng ta ®� nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng một chiến lược 
chuyển dịch cơ cấu ngành hợp lý để phát triển tất cả những nội lực của đất nước và tranh 
thủ ngoại lực từ bên ngoài. 

Việt Nam cần phải xây dựng chiến lược riêng dựa trên những đặc điểm kinh tế - 
chính trị - x� hội của đất nước. Biết phát huy những ưu điểm, hạn chế nhược điểm, tận 
dụng hết khả năng cùng sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế để quá trình chuyển dịch 
cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức diễn ra nhanh và thuận 
tiện. 

Quá trình đó rất lâu dài, phức tạp nhưng tin rằng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn 
dân, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những thử thách, nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu 
ngành kinh tế theo hướng phát triển kinh tế tri thức, xây dựng đất nước Việt Nam ngày 
càng giàu đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, để dân tộc Việt 
Nam có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu như mong muốn của chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại.  
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